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Còn nhóm hài lòng với yếu tố đồng cảm với vấn 
đề cá nhân có tỷ lệ hài lòng chung với công việc gấp 
20,7 lần so với trong nhóm chưa hài lòng. Sự quan 
tâm, lắng nghe, chia sẻ với với nhân viên là một yếu 
tố khuyến khích động viên nhân viên yên tâm công 
tác. Trong không khí làm việc thân thiện, mọi người 
sẽ cảm thấy thoải mái và muốn gắn bó lâu dài với 
công ty, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển 
chung [4]. 

Tỷ lệ nhân viên hài lòng chung với công việc có tỷ 
lệ hài lòng trong yếu tố cơ sở vật chất cao gấp 31,7 
lần so với nhóm chưa hài lòng của yếu tố đó. Điểm 
hài lòng của yếu tố này đạt 9,6%. Tỷ lệ hài lòng quá 
thấp chứng tỏ yếu tố cơ sở vật chất đang là một gánh 
nặng của bệnh viện. ở cấp độ bệnh viện cấp huyện, 
cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại không có 
đầy đủ. Sự thiếu thốn trong điều kiện làm việc là 
nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng của nhân 
viên y tế với công việc. Nghiên cứu của Lê Thanh 
Nhuận cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế 
và sự hài lòng chung với công việc [6]. 

Kết luận 
Qua kết quả nghiên cứu về thực trạng nhân lực và 

một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân 
viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, chúng tôi có 
một số kết luận như sau:  

1. Có sự thiếu hụt và bất hợp lý về cơ cấu nguồn 
nhân lực y tế bệnh viện đa khoa Sóc Sơn: bệnh viện 
thiếu khoảng 23,2% cán bộ theo định mức biên chế, 
Cơ cấu bộ phận cận lâm sàng và hành chính đều 
thấp và bộ phận cận lâm sàng lại cao hơn quy định; 
Cơ cấu chuyên môn có sự thiếu hụt bác sỹ. 

2. Nhân viên y tế Bệnh viện chưa hài lòng đối với 
công việc. Tỷ lệ nhân viên hài lòng đối với từng yếu tố 
đạt thấp: lương và phúc lợi là 4%; Cơ sở vật chất là 
9,6 %; Đào tạo, phát triển và kỷ luật là 7,2%; Đồng 
cảm với cá nhân là 16,5%; Lãnh đạo và môi trường 
làm việc là 6,4%; Công việc là 13,3%. 

3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với 
công việc của nhân viên y tế cơ sở: Trình độ học vấn, 
nhóm chức vụ quản lý; mối quan hệ với lãnh đạo và 
môi trường làm việc; Lương và phúc lợi; yếu tố đào tạo, 

phát triển và kỷ luật, yếu tố thuốc công việc; yếu tố 
đồng cảm vớicá nhân và yếu tố cơ sở vật chất là các 
yếu tố liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế. 

Tài liệu tham khảo 
1. Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn (2011), Báo cáo tổng 

kết hoạt động bệnh viện năm 2010 và phương hướng 
năm 2011. 

2. Bộ Y tế (2009), Báo cáo chung tổng quan ngành 
y tế năm 2009:Nhân lực y tế ở Việt Nam, pp.48. 

3. Bộ Y tế và Bộ Nội vụ (2008), Thông tư liên tịch: 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính 
Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, Thông 
tư số: 02/2008/TTLT-BYT-BNV, ngày 24/01/2008. 

4. Trang Lâm (2010), Bạn sẽ làm gì khi là sếp, 
http://www.vietnamleader.com/th-sc/tinh-hun/129-bn-s-
lam-gi-khi-la-sp.html. 

5. Nguyễn Thu Linh (2008), Công chức mong muốn 
điều gì, 
http://sarahitech.net/Vinhcity.asp?menu=vinhdetail&id=9
97&cong-chuc-mong-muon-dieu-gi. 

6. Lê Thanh Nhuận (2008), Thực trạng nguồn nhân 
lực và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế 
tuyến cơ sở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trường 
Đại học Y tế Công Cộng: Hà Nội. 

7. Nicholas G Castle (2006), "An instrument to 
measure job satisfaction of nursing home 
administractors". BMC Medical Research Methodology 
2006, 6:47, Available from 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-6-
47.pdf. 

8. Syed Shakir Ali Ghazali, Ijaz Ahmad Shah, Syed 
Arif Ahmed Zaidi, M.H.Tahir, 2007, “Job satisfaction 
among doctors working at teaching hospital of 
Bahawalpur, Pakistan“, J Ayub Med Coll Abbottabad, 
19 (3). 

9. Jun A Liu, Qi Wang and Zu X Lu (2010), "Job 
satisfaction and its modeling among township health 
center employees: a quantitative study in poor rural 

China". BMC Health Services Research 2010, 10:115, 
Available from http://biomedcentral.com/1472-

6963/10/115, accessed 20/7/2011. 

 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU QUẢN PHẦN THẤP THỨ PHÁT 

SAU PHẪU THUẬT VÙNG TIỂU KHUNG 
 

Đỗ trường Thành - Đại học y Hà Nội 
 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: tổng kết những hình thái tổn thương niệu 

quản sau các phẫu thuật vùng tiểu khung và các 
phương pháp điều trị tổn thương niệu quản thấp trong 
thời gian 3 năm (2009-2011), tại khoa phẫu thuật tiết 
niệu bệnh viện Việt Đức. 

Tư liệu và phương pháp : chúng tôi nghiên cứu hồi 
cứu trên 75 bệnh nhân hẹp niệu quản phần thấp sau 
mổ các bệnh lý tại niệu quản và vùng tiểu khung. 

Kết quả : Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 
: 42,14 tuổi (19-68 tuổi). 11(14,66%) bệnh nhân nam, 
64 (85,34%) bệnh nhân nữ. Các nguyên nhân gây 
hẹp niệu quản bao gồm: sau mổ sỏi niệu quản 
(17,33%), sau các phẫu thuật sản phụ khoa 
(77,33%), sau ghép thận: 2 bệnh nhân, sau phẫu 
thuật các u khác trong tiểu khung: 2 bệnh nhân. Các 
phương pháp điều trị bao gồm: cắm lại niệu quản vào 
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bàng quang theo phuơng pháp Lich-Gregoir: 68 bệnh 
nhân; cắt thận: 3; tạo hình niệu quản bằng hỗng 
tràng: 2; cắt trong niệu quản bằng laser: 2 bệnh nhân. 
Kết quả chung sau mổ; kết quả tốt 93,34%, kết quả 
trung bình là 6,66%. 

Kết luận: Phẫu thuật cắm lại niệu quản vào bàng 
quang theo phương pháp Lich-Gregoir được áp dụng 
cho đa số các trường hợp (90,66%). Những trường 
hợp hẹp niệu quản đơn giản được thực hiện cắt trong 
bằng laser (2 bệnh nhân), trường hợp niệu quản hẹp 
mất đoạn dài được tạo hình niệu quản bằng ruột (2 
bệnh nhân). Kết quả chung sau mổ; kết quả tốt 
93,34%, kết quả trung bình là 6,66%. 

Từ khóa: Hẹp niệu quản phần thấp sau mổ, 
nguyên nhân, điều trị 

SUMMARY 
Objective: summarizes the morphological injuries 

ureter after Pelvic surgery and results of Treatment in 
the 3 year period (2009-2011), in the department of 
urologic surgery Viet Duc hospital. 

Material and method: Our retrospective study on 
75 patients of low narrow ureter after surgery the 
pathology in the ureter and pelvic.  

Results: The average age are: 42.14 years (19-68 
years), 11 (14.66%) male patients, 64 (85.34%) 
female patients. The cause of the narrow ureter 
including postoperative ureteral stones (17.33%), 
after obstetric surgery (77.33%), after renal 
transplantation: 2 patients, after surgery the other u 
sub-frames: 2 patients. The treatments include: 
Reimplantation ureters into the bladder by the method 
of Lich-Gregoir: 68 patients, nephrectomy: 3, 
Intestinal ureteral interposition: 2, cut by laser in the 
ureter: 2. The final result after surgery; good result 
93.34%, resulting in average 6.66%. 

Conclusions: Reimplantation the ureter into the 
bladder by the method of Lich-Gregoir be applied to 
the majority of cases (90.66%). The final result after 
surgery; good result 93.34%, resulting in average 
6.66%. 

Keywords:Postoperative Distal UreteraStrictures, 
Causes, managements 

Đặt vấn đề 
Tổn thương niệu quản do phẫu thuật có chiều 

hướng tăng, nhưng đáng tiếc sự gia tăng này nguyên 
nhân chủ yếu sau phẫu thuật các bệnh lý ác tính 
trong tiểu khung. Tại khoa phẫu thuật tiết niệu bệnh 
viện Việt Đức, số lượng bệnh nhân đến khám và điều 
trị hẹp niệu quản sau các phẫu thuật vùng tiểu khung 
ngày càng gia tăng [1]. Hình thái tổn thương niệu 
quản gặp ở nhiều dạng khác nhau. Những trường hợp 
đơn giản có thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi, 
nhưng có những trường hợp hẹp niệu quản dài, phải 
sử dụng phương pháp ghép đoạn niệu quản [4]. Mục 
đích của nghiên cứu này là tổng kết những hình thái 
tổn thương niệu quản sau các phẫu thuật vùng tiểu 
khung và các phương pháp điều trị tổn thương niệu 
quản thấp trong thời gian 3 năm, từ năm 2009 đền 
năm 2011. 

Số liệu và phương pháp nghiên cứu 
Chúng tôi nghiên cứu hồi cứu những bệnh nhân 

hẹp phần thấp niệu quản sau các phẫu thuật vùng 
tiểu khung. 

Từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2011, khoa phẫu 
thuật tiết niệu bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cho 75 
trường hợp hẹp niệu quản phần thấp sau mổ. Nhóm 
bệnh nhân nghiên cứu có độ tuổi trung bình là: 42,14 
tuổi (19-68 tuổi), 11(14,66%) bệnh nhân nam, 64 
(85,34%) bệnh nhân nữ. 

Nguyên nhân hẹp niệu quản sau các phẫu thuật: 
sau mổ sỏi niệu quản: 13 bệnh nhân, sau các phẫu 
thuật sản phụ khoa: 58 bệnh nhân, sau ghép thận: 2 
bệnh nhân, sau phẫu thuật các u khác trong tiểu 
khung: 2 bệnh nhân (hai bệnh nhân này đều bị hẹp 
niệu quản hai bên). 

Chẩn đoán hẹp niệu quản, chúng tôi dựa vào các 
triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán 
hình ảnh. 

+ Các triệu chứng lâm sàng bao gồm: 
Đau vùng thắt lưng: 77% bệnh nhân có triệu 

chứng đau vùng thắt lưng bên niệu quản hẹp. Rò 
nước tiểu qua âm đạo: 25%. Rò nước tiểu qua dẫn lưu 
ổ bụng: 1 bệnh nhân 

+ Các xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm:  
Siêu âm hệ tiết niệu:  
Tất cả bệnh nhân đều được siêu âm. 
Siêu âm phát hiện niệu quản giãn ở 74/75 BN 

chiếm tỉ lệ 98,66% 
Chụp niệu đồ tĩnh mạch 
Phần lớn thận ngấm thuốc tốt ở 54/75 BN (72,52%). 

Có 44/75 BN (58,66%) thấy giãn đài bể thận NQ giãn, 
NQ bị chít hẹp. 15/75 BN thận ngấm thuốc chậm 
(20,00%). 5/75 BN thận không ngấm thuốc (6,66%). 

Chụp niệu quản bể thận ngược dòng: thực hiện cho 
15 bệnh nhân. 15 trường hợp này đều xác định hẹp niệu 
quản hoàn toàn và không thể đưa catheter lên trên qua 
vị trí hẹp. 

Chụp cắt lớp vi tính: được thực hiện cho 45 bệnh 
nhân (60,00%). 

Xạ hình thận đánh giá chức năng thận hai bên: thực 
hiện cho 20 bệnh nhân. 

Các phẫu thuật điều trị. 
Cắm lại niệu quản vào bàng quang theo phuơng 

pháp Lich-Gregoir: 68 bệnh nhân. Cắt thận: 3. Tạo 
hình niệu quản bằng hỗng tràng: 2. Cắt trong niệu 
quản bằng laser: 2 

Kết quả nghiên cứu 
Kết quả trong và sau mổ: chúng tôi không gặp các 

biến chứng lớn trong mổ, ngoại trừ có 3 trường hợp chảy 
máu nhiều phải truyền máu trong mổ. 

Thời gian nằm viện: trung bình là 8,5 ngày (7-15 
ngày). 

Kết quả sớm sau mổ: kết quả tốt: 96,82%, trung 
bình: 3,18%, xấu 0% 

Sau 3- 4 tuần ống thông niệu quản được lấy bỏ 
qua soi bàng quang.  
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Đánh giá kết quả ở thời điểm 1 tháng, nhóm bệnh 
nhân nghiên cứu đạt kết quả tốt là 92,00%, trung bình 
6,66%, xấu 1,34%. Chúng tôi gặp 1 trường hợp tái 
hẹp niệu quản sau mổ. Đây là trường hợp bệnh nhân 
hẹp niệu quản sau mổ cắt tử cung, một bệnh viện 
khác đã mổ đưa niệu quản ra da. Chúng tôi mổ tạo 
hình niệu quản bằng vạt cơ niêm mạc bàng quang 
(phương pháp Boari) do niệu quản mất đoạn dài. Sau 
khi rút ống thông niệu quản, bệnh nhân đau nhiều, có 
hiện tượng ngấm nước tiểu ra quanh niệu quản. Bệnh 
nhân này được mổ lại, tạo hình niệu quản bằng quai 
hồi tràng, sau mổ bệnh nhân đạt kết quả tốt. ở thời 
điểm 6 tháng sau mổ chúng tôi đạt kết quả tốt là 
93,34%, trung bình là 6,66%. 

5 bệnh nhân đạt kết quả trung bình, trong đó có 
một trường hợp cắt trong niệu quản bằng laser. Bệnh 
nhân này sau mổ có những đợt nhiễm khuẩn niệu, 
siêu âm thận niệu quản giãn độ II. Tuy nhiên chụp 
niệu đồ tĩnh mạch thận vẫn ngấm thuốc tốt và không 
rõ tình trạng hẹp niệu quản nên chúng tôi vẫn điều trị 
bảo tồn và theo dõi. 4 trường hợp đạt kết quả trung 
bình khác là những bênh nhân được cắm lại niệu 
quản niệu quản vào bàng quang theo phương pháp 
Lich-Gregoir. Sau mổ bệnh nhân còn đau tức bên 
thận được phẫu thuật, thận niệu quản vẫn còn giãn, 
nhưng chức năng thận có cải thiện hơn trên phim 
chụp niệu đồ tĩnh mạch và chụp cắt lớp vi tính nên 
những trường hợp này chúng tôi cũng điều trị bảo tồn 
và theo dõi. 

Bàn luận 
Trong 3 năm (2009-2011) khoa phẫu thuật tiết 

niệu bệnh viện Việt Đức đã nhận điều trị phẫu thuật 
75 trường hợp hẹp niệu quản sau mổ. Nguyên nhân 
hẹp chúng tôi gặp chủ yếu sau các phẫu thuật sản 
phụ khoa (77,33%), sau đó là các nguyên nhân do 
sỏi 17,33%. Theo Tô Minh Hùng [1] phẫu thuật cắt tử 
cung là nguyên nhân chủ yếu gây các tai biến về tiết 
niệu. Nghiên cứu của Kenneth Ogan [3] cho thấy 
nguyên nhân hẹp niệu quản sau mổ chủ yếu là do 
các tai biến sản khoa (67%) và sỏi niệu quản là 23%. 
Đa số các trường hợp hẹp niệu quản là do thày thuốc 
gây nên. Hai phẫu thuật hay gây hẹp niệu quản đó là: 
các phẫu thuật nội soi trong tiều khung và nội soi niệu 
quản. Trong số đó, phẫu thuật cắt tử cung nội soi có 
bàn tay hỗ trợ qua đường âm đạo là hay gây tổn 
thương niệu quản nhiều nhất [3]. 

Trong vấn đề chẩn đoán hẹp niệu quản sau mổ, 
các phương pháp chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò 
hết sức quan trọng. Trong nhóm nghiên cứu của 
chúng tôi có hai bệnh nhân hẹp niệu quản sau ghép 
thận. Nhờ chụp MSCT, chúng tôi xác định được 
nguyên nhân hẹp niệu quản và giải quyết tình trạng 
hẹp, sau đó hai thận ghép trở lại hoạt động bình 
thường (hình 4.1a,b). Một vấn đề quan trong nữa 
trong chẩn đoán đó là đánh giá chức năng thận. 
Nghiên cứu của Wolf [6] cho thấy phẫu thuật điều trị 
hẹp niệu quản đạt kết quả tốt cho những bệnh nhân 
thận còn trên 25% chức năng. Nếu chức năng thận 

dưới 15% thì tiên lượng tồi, thường có chỉ định cắt 
thận. Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, những 
bệnh nhân thận ứ nước độ IV đều được làm xét 
nghiệm xạ hình thận để đánh giá chức năng hai thận. 
Chúng tôi có 3 bệnh nhân được chỉ định cắt thận vì 
thận mất chức năng và thận bên đối diện chức năng 
bình thường. 

Trong các phẫu thuật điều trị hẹp phần thấp niệu 
quản thì phẫu thuật cắm lại niệu quản vào bàng 
quang thep phương pháp Lich-Gregoir được chúng tôi 
áp dụng nhiều nhất (90,66%) và nhóm bệnh nhân 
này đều đạt kết quả tốt sau mổ. Theo Andriano 
Almeida Calado [2] phương pháp Lich-Gregoir áp 
dụng tốt cho những trường hợp hẹp phần thấp niệu 
quản, đặc biệt những bệnh nhân hẹp niệu quản trên 
một đoạn dài. Chúng tôi gặp hai trường hợp hẹp niệu 
quản không hoàn toàn (sau phẫu thuật sản phụ khoa) 
được điều trị cắt trong niệu quản bằng laser; một 
bệnh nhân cho kết quả tốt, một bệnh nhân đạt kết 
quả trung bình. Theo nghiên cứu của Lane BR và 
cộng sự [3] tỷ lệ thành công của cắt trong niệu quản 
laser là 68%, kết quả trong y văn là 75%. Những 
trường hợp niệu quản mất đoạn dài tới 1/3 giữa niệu 
quản thì giải pháp tạo hình niệu quản bằng ruột cũng 
đều mang lại cho bệnh nhân kết quả tốt. ở thời điểm 
6 tháng sau mổ kết quả thành công chung của 75 
bệnh nhân nghiên cứu là 93,34%, trung bình 6,66%. 
Seideman và cộng sự với 45 bệnh nhân hẹp phần xa 
niệu quản đạt tỷ lệ thành công là 96% với thời gian 
theo dõi là 24,1 tháng [5].  

Kết luận 
Với kết quả từ 75 bệnh nhân hẹp phần thấp niệu 

quản sau mổ thì nguyên nhân hay gặp nhất là sau 
các phẫu thuật sản phụ khoa (67%), sau đó sau các 
phẫu thuật điều trị sỏi niệu quản. Phẫu thuật cắm lại 
niệu quản vào bàng quang được áp dụng cho đa số 
các trường hợp (90,66%). Kết quả chung sau mổ; kết 
quả tốt 93,34%, kết quả trung bình là 6,66%. 
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